Trường đại học hồng đức

Khoa sư phạm mầm non

Đề cương chi tiết học phần

dinh d​ưỡng trẻ em

Dùng cho ĐHMN và CĐMN -  hệ CQ
*****************************

                                                                                                Số tín chỉ: 02

                                                                                                 Mã học phần: 145010
Thanh Hoá, tháng 7 năm 2011
Trường đại học hồng đức                             Đề cương chi tiết học phần
Khoa sp mầm non                                               dinh dưỡng Trẻ em

Bộ môn: Toán – Sinh                                          Mã học phần: 


1. Thông tin về giảng viên:

1.1.Họ và tên: Hoàng Thị Minh.

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân giáo dục mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ:  19- Nguyễn Bỉnh Khiêm- Ba Đình- TP Thanh Hoá.

Điện thoại bàn: 0373755859                    Điện thoại di động: 01693191178

Email: 

1.2. Thông tin về 3 giảng viên giảng dạy được học phần này: 

1.2.1. Họ và tên: Hoàng Thị Lan.

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân giáo dục mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định-Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ: 06 - Trần Quang Diệu – P. Ngọc trạo – TP Thanh Hóa

Điện thoại bàn: 0373759363                    Điện thoại di động: 01662887085  

Email:

1.2.2. Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Hạnh.

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ mầm non.

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định-Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Địa chỉ liên hệ: Lê Hoàn – TP Thanh Hoá
Điện thoại bàn: 0373724137                Điện thoại di động: 0988625097

Email:

1.2.3. Họ và tên: Trần Thị Thanh

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ mầm non

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định-Khoa SPMN- Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa chỉ liên hệ: 20/42 – Mật Sơn 3 – P Đông Vệ- TP Thanh Hoá
Điện thoại bàn: 0373 859599.               Điện thoại di động: 0946138279

Email

2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành/ Khoa đào tạo: Sư​ phạm mầm non.

Tên học phần: Dinh  dưỡng trẻ em.

Số tín chỉ học tập: 02.

Học kì: 

Học phần: Bắt buộc.

Các học phần tiên quyết: Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non.
Các học phần kế tiếp: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn, bệnh trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng.

Các học phần  tương đương, học phần thay thế: 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 






+Nghe giảng lí thuyết: 18 tiết.






+ Thực hành: 12 tiết.






+ Hoạt động theo nhóm: 03 tiết.






+ Xêmina: 03 tiết.

+ Làm bài tập và KTĐG: 06 tiết.

+ Tự học: 90 tiết.

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Khoa SPMN.  Trường ĐHHĐ. Thanh Hoá.

3. Mục tiêu của học phần. (Cho người học)
3.1. Về kiến thức.

- Phân tích được các khái niệm về dinh dưỡng. 
- Xác định được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể con người nói chung và cơ thể trẻ em nói riêng. Vai trò của năng lượng và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể, nhu càu của cơ thể về dinh dưỡng.

- Tổng hợp được những dẫn liệu cơ bản về tình hình dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới và ở Việt Nam. 
- Xác định được những nội dung kiến thức cơ bản về dinh dưỡng trẻ em theo lứa tuổi.

- Phân tích được mối liên quan giữa dinh dưỡng với sự phát sinh các bệnh khác nhau và hậu quả của chế độ dinh dưỡng không hợp lí. Từ đó đề ra được các biện pháp phòng bệnh tích cực.

- Mô tả được những dấu hiệu đặc trưng của một số bệnh thường gặp ở trẻ. Tổ chức tốt chế độ ăn uống cho trẻ trong điều trị một số bệnh : Viêm phổi sốt cao, tiêu chảy, lị.

- Xác định được mục đích, nội dung hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.
3.2. Về kĩ năng .

- Kĩ năng xây dựng khẩu phần, xây dựng thực đơn cho trẻ mầm non phù hợp theo mùa và thực tế ở địa phương.

- Kĩ năng thực hành chế biến các món ăn cho trẻ theo độ tuổi. Tổ chức tốt các bữa ăn hàng ngày cho trẻ ở trường mầm non.
- Vận dụng sáng tạo lí luận vào thực tiễn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.
3.3. Về thái độ.

- Nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn dinh dưỡng trong chương trình chăm sóc giáo dục mầm non. 
- Xác định được hậu quả của chế độ dinh dưỡng không hợp lí đối với sự phát triển của trẻ em và trách nhiệm của giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng , giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Từ đó có thái độ học tập nghiêm túc để nắm vững kiến thức cơ bản về mặt lí luận và vận dụng sáng tạo vào việc tổ chức tốt các chế độ dinh dưỡng nhằm thoả mãn nhu cầu phát triển của trẻ em.


- Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh phòng bệnh trong hệ thống trường mầm non.
 4. Tóm tắt nội dung học phần.
          - Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về dinh dưỡng, những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng trẻ mầm non. Các khái niệm về dinh dưỡng, tầm quan trọng của dinh dưỡng, vai trò của năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhu cầu của cơ thể trẻ mầm non về dinh dưỡng.

          - Chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ mầm non theo lứa tuổi.

          - Những kiến thức lí luận làm cơ sở cho công tác tổ chức dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

          - Phát hiện và phòng tích cực các bệnh ở trẻ do dinh dưỡng không hợp lí. Chăm sóc dinh dưỡng tốt trong điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ.

          - Những kĩ năng xây dựng khẩu phần, xây dựng thực đơn, chế biến các món ăn cho trẻ mầm non theo các lứa tuổi.

          5. Nội dung chi tiết học phần.

Học phần gồm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương I: Dinh dưỡng học đại cương.

I. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể.

1. Khái niệm về dinh dưỡng.

2. Khái niệm về dinh dưỡng học.

3. Các chuyên ngành của dinh dưỡng học.

3.1. Khoa học thực phẩm.

3.2. Sinh lí dinh dưỡng.

3.3. Bệnh lí dinh dưỡng.

3.4. Khoa tiết chế.

 3.5. Khoa kĩ thuật chế biến thức ăn.

 3.6. Dịch tễ học và cách phòng ngộ độc thức ăn.

3.7. Dinh dưỡng cho ăn uống cộng đồng.

4. Tầm quan trọng của dinh dưỡng.

II. Năng lượng.

1. Nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

2. Sự mất nhiệt sinh lí.

3. Vai trò của năng lượng đối với cơ thể.

4. Nhu cầu của năng lượng đối với cơ thể.

5. Hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa năng lượng cho cơ thể.

III. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho người.

1. Protein.

1.1. Khái niệm về protein.

1.2. Thành phần, phân loại protein.

1.3. Vai trò của protein.

 
1.4. Giá trị dinh dưỡng của protein.

1.5. Nhu cầu về protein của cơ thể và nguồn thực phẩm giàu protein. 

1.6. Hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa protein kéo dài.

2. Lipit.

2.1. Khái niệm về lipit.

2.2. Thành phần và phân loại lipit.

2.3. Vai trò của lipit.

2.4. Giá trị dinh dưỡng của lipit.

 2.5. Nhu cầu lipit của cơ thể và nguồn thực phẩm giàu lipit.

2.6. Hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa lipit kéo dài.

3. Gluxit.

3.1. Khái niệm về gluxit.

3.2. Thành phần và phân loại gluxit

3.3. Vai trò của gluxit.

3.4. Giá trị dinh dưỡng của gluxit.

3.5. Nhu cầu gluxit của cơ thể và nguồn thực phẩm giàu gluxit.

3.6. Hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa gluxit kéo dài.       

4. Vitamin.

4.1. Đại cương về vitamin.

4.2. Các vitamin tan trong dầu, mỡ.

4.2.1. Vitamin A.

4.2.2. Vitamin D.

4.2.3. Vitamin K.

4.2.4. Vitamin E.

4.3. Các vitamin tan trong nước.

4.3.1. Vitamin B1.

4.3.2. Vitamin B2.

 4.3.3. Vitamin PP.

 4.3.4. Vitamin C.

5. Các chất khoáng.

5.1. Đại cương về các chất khoáng.

5.2. Các chất khoáng đa lượng.

           5.2.1. Canxi.

           5.2.2. Photpho.

5.3. Các chất khoáng vi lượng.

5.3.1. Sắt.

5.3.2. Ièt.

6. Nước.

6.1. Nước của cơ thể.

6.2. Vai trò của nước đối với cơ thể.

6.3. Nhu cầu về nước của cơ thể.

Chương II: Dinh dưỡng trẻ em.

I. Đại cương về dinh dưỡng trẻ em.

1. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với trẻ em.

2. Tình hình chung về dinh dưỡng trẻ em.

3. Các chiến lược quốc gia về dinh dưỡng.

3.1. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 1995 – 2000.

3.2. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 – 2010.

II. Dinh dưỡng trẻ em theo lứa tuổi.

1. Dinh dưỡng cho trẻ dưới 1 tuổi.

1.1. Đặc điểm sinh lí trẻ dưới 1 tuổi.

1.2. Dinh dưỡng đối với trẻ có đủ sữa mẹ.

1.2.1. Giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ.

1.2.2. Sinh lí của việc bài tiết sữa.

1.2.3. Cách duy trì nguồn sữa mẹ.

1.2.4. Cách cho trẻ bú và cai sữa.

1.2.5. Mười điều lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

1.2.6. Chế độ ăn.

1.2.7. Cơ cấu bữa ăn, nguyên liệu cần cho trẻ ăn 1 bữa                                                                                          chính, 1 bữa phụ.  

1.3. Dinh dưỡng đối với trẻ không có sữa mẹ hoặc mẹ ít sữa.

1.3.1. Chọn thức ăn thay thế sữa mẹ.

1.3.2. Nguyên tắc cho ăn.

1.3.3. Chế độ ăn.

1.3.4. Cách cho ăn.

           1.3.5. Công thức pha sữa.

           1.3.6. Nguyên liệu cho 1 bữa chính, 1 bữa phụ.

           1.4. Cách chế biến thức ăn cho trẻ dưới 1 tuổi.

           1.4.1. Làm nước quả, quả nghiền.

           1.4.2. Pha nước đường 100%.

           1.4.3. Cách chế biến bột mặn, bột ngọt.

           1.4.4. Pha sữa.

1.4.5. NÊu sóp.

            2. Dinh dưỡng cho trẻ 1 – 3 tuổi.

            2.1. Đặc điểm sinh lí trẻ 1 – 3 tuổi.

            2.2. Nguyên tắc dinh dưỡng cho trẻ 1 – 3 tuổi.

            2.3. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 1 – 3 tuổi.

            2.3.1. Dinh dưỡng cho trẻ 12 – 18 tháng.

                    + Chế độ ăn.

                    + Khẩu phần ăn của trẻ trong ngày.

            2.3.2. Dinh dưỡng cho trẻ từ 18 – 36 tháng.

                    + Chế độ ăn.

                    + Khẩu phần ăn của trẻ trong ngày.

            2.4. Những điều cần lưu ý khi nấu ăn cho trẻ.

            3. Dinh dưỡng cho trẻ 4 – 6 tuổi.

            3.1. Đặc điểm sinh lí trẻ 4 – 6 tuổi.

            3.2. Chế độ ăn.

            3.3. Khẩu phần ăn của trẻ trong ngày.

            4. Cách chế biến một số món ăn cho trẻ trên 1 tuổi.

            4.1. Cách chế biến một số loại cháo.

            4.2. Nấu cơm (cơm nát, cơm thường).

            4.3. Cách chế biến một số món canh, dấm, súp.

            4.4. Cách chế biến một số món xào, dim, rán, hấp…

            4.5. Cách làm một số loại bánh.

            5. Tổ chức ăn uống cho trẻ ở trường mầm non theo 3 chế độ và thực đơn.

            5.1. Xây dựng bếp một chiều.

            5.2. Tổ chức bữa ăn ở bếp.

            5.3. Tổ chức bữa ăn ở nhóm, lớp.

            5.4. Tổ chức ăn trong toàn trường.

            6. Đảm bảo vệ sinh ăn uống, vệ sinh thực phẩm cho trẻ.

            6.1. Vệ sinh ăn uống.

            6.2. Vệ sinh thực phẩm.

            III. Phương pháp xây dựng khẩu phần và thực đơn.

1. Phương pháp xây dựng khẩu phần.

           1.1. Khái niệm khẩu phần.

           1.2. Nguyên tắc xây dựng khẩu phần.

           1.3. Các bước xây dựng khẩu phần.

           1.4. Phương pháp điều tra khẩu phần của trẻ ở trường mầm  non.  

            2. Phương pháp xây dựng thực đơn.

            2.1. Khái niệm thực đơn.

            2.2. Nguyên tắc xây dựng thực đơn.

            2.3. Các bước xây dựng thực đơn.

            3. Thực hành xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ.

            IV. Thực hành.

            Bài 1: Tham quan cách tổ chức ăn uống cho trẻ ở trường mầm non.

1. Tổ chức chế biến thức ăn ở nhà bếp.

  
1.1. Cơ sở vật chất.

1.2. Thực đơn.

1.3. Khâu vệ sinh ăn uống, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh nhân viên nhà bếp.

1.4. Quy trình chế biến thức ăn.

2. Tổ chức bữa ăn trên nhóm, lớp.

2.1. Chuẩn bị.

2.2. Chăm sóc trẻ ăn uống.

2.3. Vệ sinh.

3. Nhận xét, rút kinh nghiệm.

           Bài 2: - Pha sữa, làm sữa đậu nành, nước quả, quả nghiền.

                      - Chế biến một số món ăn cho trẻ 6 – 12 tháng.

            1. Chuẩn bị.

            1.1. Địa điểm.

            1.2. Nguyên liệu.

            1.3. Dụng cụ chế biến.

            1.4. Phân công nhiệm vụ.

             2. Quy trình chế biến.

             2.1. Chuẩn bị thực phẩm cần dùng.

             2.2. Sơ chế.

             2.3. Gia công thô.

             2.4. Nấu chín.

             3. Nhận xét, đánh giá kết quả.

             Bài 3: Chế biến một số món ăn cho trẻ 12 – 18 tháng.

             1. Chuẩn bị.

             1.1. Địa điểm.

             1.2. Nguyên liệu.

             1.3. Dụng cụ chế biến.

             1.4. Phân công nhiệm vụ.

             2. Quy trình chế biến.

             2.1. Chuẩn bị thực phẩm cần dùng.

             2.2. Sơ chế.

             2.3. Gia công thô.

             2.4. Nấu chín.

             3. Nhận xét, đánh giá kết quả.

             Bài 4: Chế biến một số món ăn cho trẻ trên 18 tháng.

             1. Chuẩn bị.

             1.1. Địa điểm.

             1.2. Nguyên liệu.

             1.3. Dụng cụ chế biến.

             1.4. Phân công nhiệm vụ.

             2. Quy trình chế biến.

             2.1. Chuẩn bị thực phẩm cần dùng.

             2.2. Sơ chế.

             2.3. Gia công thô.

              2.4. Nấu chín.

              3. Nhận xét, đánh giá kết quả.

 Chương III: Một số bệnh thường gặp ở trẻ do dinh dưỡng không hợp lí.

              I. Các bệnh thiếu dinh dưỡng.

              1. Bệnh suy dinh dưỡng do thiếu protein.

              1.1. Nguyên nhân.

              1.2. Triệu chứng.

              1.3. Cách phòng.

               2. Bệnh khô mắt do thiếu  vitamin A.

               2.1. Nguyên nhân.

               2.2. Triệu chứng.

               2.3. Cách phòng.

               3. Bệnh còi xương do thiếu vitamin D.

               3.1. Nguyên nhân.

               3.2. Triệu chứng.

               3.3. Cách phòng.

               4. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

               4.1. Nguyên nhân.

               4.2. Triệu chứng.

               4.3. Cách phòng.

                5. Bệnh bướu cổ do thiếu iôt.

                5.1. Nguyên nhân.

                5.2. Triệu chứng.

                5.3. Cách phòng.

                II. Hiện tượng thừa cân và béo phì.

                1. Xác định trẻ béo phì.

                2. Nguy cơ và tác hại của béo phì.

                3. Nguyên nhân béo phì.

                4. Điều trị béo phì.

                5. Phòng ngừa béo phì.

 Chương IV: Ăn uống trong điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em.

                I. Ăn uống trong điều trị tiêu chảy.

                1. Tiêu chảy là gì?

                2. Sự nguy hiểm của tiêu chảy.

                3. Chế độ ăn uống của trẻ khi bị tiêu chảy.

                4. Các loại dung dịch trong điều trị tiêu chảy.

                II. Ăn uống trong điều trị bệnh lị.

                1. Nguyên tắc chung về ăn uống cho trẻ bị hội chứng lị.

                 2. Chế độ ăn uống.

                 III. Ăn uống trong điều trị viêm phổi.

                 1. Nhu cầu của trẻ khi bị viêm phổi, sốt cao.

                  2. Chế độ ăn uống.  

Chương V: Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.

I. Phương hướng, mục đích công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

            1. Định nghĩa.

            2. Mục đích.

            3. Phương hướng.

            II. Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ 

1. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng.

            2. Nuôi con bằng sữa mẹ.

            3. Giám sát vệ sinh.

            4. Xây dựng hệ sinh thái VAC.

            5. Giám sát dinh dưỡng.

            6. Giáo dục dinh dưỡng.

            III. Xemina: Tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng cho các bậc phụ huynh và các đối tượng có liên quan.

6. Học liệu.

           6.1. Học liệu bắt buộc:
           [1]  Nguyễn Kim Thanh


 Giáo trình dinh dưỡng trẻ em – NXB Đại học QG Hà Nội. 2003.
           [2]. Lê Thị Mai Hoa – Lê Trọng Sơn.

                  
Giáo trình dinh dưỡng trẻ em – NXB Đại học sư phạm Hà Nội - 2004.

           6.2. Học liệu tham khảo:
           [3]. Bộ Y tế – Viện dinh dưỡng.

                  Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam.

                  NXB Y học Hà Nội - 2000.

            [4]. Hướng dẫn cách chế biến món ăn cho trẻ dưới 6 tuổi.

                  NXB Đại học quốc gia Hà Nội - 1999.
    6.3. Các website:

           giaoducmamnon.edu.com
    7. Hình thức tổ chức dạy học.

    7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần


	Tổng

	
	Lí thuyết


	Xemina
	Làm việc nhóm


	Khác (BT, TH)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của giảng viên
	Kiểm tra, đánh giá
	

	1
	7
	
	
	
	15
	
	2
	24

	2
	6
	
	3
	12
	50
	
	3
	74

	3
	2
	1
	
	
	10
	
	
	13

	4
	1
	1
	
	
	5
	
	1
	8

	5
	2
	1
	
	
	10
	
	
	13

	Tổng
	18
	3
	3
	12
	90
	
	6
	132


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:

           7.2.1. Nội dung 1: Dinh dưỡng học đại cương.

                    Tuần 1.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(3 tiết)
	
	+ Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể.

+ Năng lượng. 
	+ Phân tích được những nét cơ bản về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng, các khái niệm về dinh dưỡng.

+ Xác định được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển cơ thể trẻ em.

+ Xác định được vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng và điều trị một số bệnh cho trẻ em.

+ Nhận biết được nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

+ Xác định được vai trò của năng lượng đối với cơ thể và nhu cầu về năng lượng của cơ thể.

+ Mô tả được các dấu hiệu của cơ thể khi thiếu – thừa năng lượng.


	Đọc tài liệu [2] từ tr7 đến tr 18 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+Tính nhu cầu năng lượng của các đối tượng nam và nữ.
	+ Xác định nhu cầu năng lượng cho một ngày đối với nam – nữ lao động nhẹ.

+ Xác định nhu cầu năng lượng cho một ngày đối với nam – nữ lao động vừa.

+ Xác định nhu cầu năng lượng cho một ngày đối với nam – nữ lao động nặng.


	Đọc tài liệu [2] từ trang 16 đến trang 17 để thu thập những dẫn liệu cần thiết cho việc hoàn thành các bài tập..
	


 7.2.2. Nội dung 1: Dinh dưỡng học đại cương.
           Tuần 2.
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể.

· Protein

· Li pit

· Gluxit
	+ Xác định được vai trò của các chất: Protein, lipit, gluxit đối với cơ thể.

+ Mô tả được thành phần, phân loại, giá trị dinh dưỡng của Protein, lipit, gluxit.

+ Nhận thức được hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa các chất: Protein, lipit, gluxit cho cơ thể.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 19 đến tr 43.

+ Đọc tài liệu [2]  từ tr 18 đến tr 38 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

 
	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+ Nguồn gốc của  protein, lipit, gluxit trong tự nhiên.

+ Nhu cầu cơ thể về protein, lipit, gluxit.
	+ Mô tả được hàm lượng protein, lipit trong một số thức ăn nguồn gốc động vật.

+ Mô tả được hàm lượng protein, lipit, gluxit trong một số thức ăn nguồn gốc thực vật.

+ Xác định được nhu cầu về protein, lipit, gluxit của trẻ ở các lứa tuổi:   

· 6 – 12 tháng

· 1 – 3 tuổi

· 4 – 6 tuổi
	+ Đọc tài liệu [2] tr 16.
+ Đọc tài liệu [3] từ tr 118 đến tr 140 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra, đánh giá
(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản trong nội dung 1.
	+ Xác định được vai trò của các chất: Protein, lipit, gluxit đối với cơ thể

+ Xác định được nhu cầu về các chất cho trẻ ở các lứa tuổi mầm non.

+ Xây dựng được hệ thống các biện pháp phòng chống thiếu các chất sinh năng lượng cho trẻ lứa tuổi mầm non.
	+ Chủ động ôn tập kiến thức cơ bản trong nội dung 1 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.3. Nội dung 1: Dinh dưỡng học đại cương.

           Tuần 3:

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
            (Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 
(2 tiết)
	
	+ Các vitamin.

+ Các chất khoáng.

+ Nước.
	+ Xác định được vai trò của một số vitamin, một số chất khoáng chính và vai trò của nước đối với cơ thể.

+ Nhận thức được hậu quả của việc cung cấp thiếu – thừa vitamin cho cơ thể.

+ Nhận thức được hậu quả của việc cung cấp thiếu chất khoáng và nước cho cơ thể.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr43 đến tr68 đến trang 59. 
+ Đọc tài liệu [2] từ tr38 đến tr59 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+ Nhu cầu về vitamin, chất khoáng và nước.

+ Nguồn gốc vitamin, chất khoáng trong tự nhiên.
	+ Xác định được nhu cầu của cơ thể về nhóm vitamin tan trong chất béo và nhóm vitamin tan trong nước.

+  Xác định được nhu cầu của cơ thể về một số chất khoáng chính.

+ Nhu cầu về nước của cơ thể.

+ Mô tả được hàm lượng của vitamin và chất khoáng trong một số thực phẩm thường dùng.


	+ Đọc tài liệu [2] từ tr38 đến tr57.
+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [3] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Kiểm tra, đánh giá
(45 phút)
	
	 + Các kiến thức cơ bản của nội dung 1.
	+ Tổng hợp được những kiến thức cơ bản của nội dung 1.

+ Vận dụng lí luận vào thực tiễn phòng chống thiếu vitamin và chất khoáng cho trẻ em.


	 + Chủ động  ôn tập kiến thức cơ bản trong nội dung 1 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	



7.2.4. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

                     Tuần 4.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 
(2 tiết)
	
	+ Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với trẻ em.

+ Dinh dưỡng cho trẻ dưới 1 tuổi.

+ Dinh dưỡng của trẻ có đủ sữa mẹ.
	+ Xác định được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể trẻ em.

+ Xác định được vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng và điều trị một số bệnh cho trẻ.

+ Mô tả được giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ: Sữa non, sữa thường.

+ Lựa chọn được các biện pháp thích hợp cho việc duy trì nguồn sữa mẹ.

+ Mô tả được cách thức cho trẻ bú mẹ và cai sữa đúng.

+ Phân tích được vai trò của  thức ăn bổ sung, nguyên tắc cho trẻ ăn bổ sung.
	Đọc tài liệu [2] từ trang 88 đến trang 100 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+ Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 – 2010.

+ Lợi ích cơ bản của việc nuôi con bằng sữa mẹ.
	+ Xác định được một số mục tiêu cụ thể về dinh dưỡng trẻ em.

+ Lựa chọn được các giải pháp phòng suy dinh dưỡng và thiếu các vi chất dinh dưỡng cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

+ Xác định được lợi ích cơ bản của việc nuôi con bằng sữa mẹ.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 84 đến tr 92.

+ Đọc tài liệu [2] từ tr 89 đến tr 91 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm
(1 tiết)
	
	+ Chế độ ăn của trẻ dưới 1 tuổi.
	+ Xây dựng được cơ cấu bữa ăn cho trẻ dưới 1 tuổi.

+ Xác định được những ưu điểm nổi bật của sữa mẹ qua so sánh sữa mẹ và sữa bò.


	 + Đọc tài liệu [2] từ trang 92 đến trang 94 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


 7.2.5. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

           Tuần 5:
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
                (Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Dinh dưỡng của trẻ không có sữa mẹ hoặc mẹ ít sữa.

+ Dinh dưỡng của trẻ 1 – 3 tuổi.
	+ Phân tích được nguyên tắc cho ăn bổ sung đối với trẻ không có sữa mẹ hoặc mẹ ít sữa.

+ Mô tả được các thao tác pha sữa và cho trẻ ăn sữa.

+ Xác định được chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ ở các giai đoạn tuổi: - 13 – 18 tháng.

                 - 18 – 36 tháng.

+ Biết vận dụng lí luận vào thực tiễn trong việc bảo tồn dinh dưỡng khi chế biến thức ăn cho trẻ.

+ Phân tích được các nguyên tắc dinh dưỡng cho trẻ 1 – 3 tuổi.


	+ Đọc tài liệu [2] từ tr 100 đến tr 111 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+ Cách chế  biến một số món ăn cho trẻ dưới 1 tuổi.

+ Khẩu phần ăn của trẻ dưới 1 tuổi.
	+ Nắm vững công thức pha sữa từ sữa bò, cách làm sữa đậu nành.

+ Nguyên liệu cần cho trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.

+ Nắm được quy trình chế biến một số món ăn cho trẻ dưới 1 tuổi.

+ Nắm được khẩu phần ăn của trẻ 12 – 18 tháng và trẻ 18 – 36 tháng.


	+ Đọc tài liệu [2] từ trang 103 đến trang 111.

+ Đọc các phần tương ứng trong tài liệu [4] để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra, đánh giá
(45 phút)
	
	+ Kiến thức cơ bản của nội dung 2. 
	+ Mô tả được giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ, xác định được lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Từ đó đề ra được biện pháp chăm sóc  người mẹ mang thai và nuôi con bú.

+ Xác định nhu cầu các chất cho trẻ 1 – 3 tuổi.
	+ Chủ động ôn tập kiến thức ở nội dung 2 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


     7.2.6. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

           Tuần 6:
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
              (Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(1 tiết)
	
	+ Dinh dưỡng cho trẻ 4 – 6 tuổi.

+ Tổ chức cho trẻ ăn theo 3 chế độ và thực đơn.
	+ Mô tả được một số đặc điểm cơ bản về cơ quan tiêu hoá và tiêu hoá của trẻ 4 – 6 tuổi.

+ Xác định được chế độ dinh dưỡng của trẻ 4 – 6 tuổi.

+ Mô tả được sơ đồ của bếp 1 chiều và quy trình hoạt động của bếp 1 chiều.

+ Mô tả được qui trình, thao tác tổ chức ăn cho trẻ trên các nhóm lớp, tổ chức chế biến các món ăn cho trẻ mầm non.


	+ Đọc tài liệu [2] từ tr 111 đến tr 113. Từ tr 162 đến tr 165 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Làm việc nhóm 
(1 tiết)
	
	+Vệ sinh ăn uống, vệ sinh thực phẩm.
	+ Phân tích được các yêu cầu cơ bản về vệ sinh ăn uống, vệ sinh thực phẩm trong trường mầm non.
	+ 1 bài viết về vệ sinh ăn uống, vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn ở trường mầm non.

+ Câu hỏi thảo luận để hoàn thành tốt mục tiêu của nội dung này.


	

	BT thực hành
(1 tiết)
	
	+ Tính nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 4 – 6 tuổi.
	+ Xác định được nhu cầu về các chất dinh dưõng cho trẻ     4 – 6 tuổi:
· Nhu cầu về protein.

· Nhu cầu về lipit.

·  Nhu cầu về gluxit.
	+ Chủ động ôn tập để giải quyết tốt BT này.


	

	Tự học
(5 tiết)
	
	 + Cách chế biến một số món ăn cho trẻ trên 1 tuổi.
	 + Mô tả được qui trình và các thao tác chế biến một số món ăn cho trẻ 12 – 18 tháng và một số món ăn cho trẻ trên 18 tháng.


	+ Đọc tài liệu [4] những phần tương ứng để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.7. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

           Tuần 7:
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

( Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(1 tiết)
	
	+ Xây dựng khẩu phần.

+ Xây dựng thực đơn.
	+ Xác định được mục đích của việc xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ.

+ Phân tích được các nguyên tắc xây dựng khẩu phần và thực đơn.

+ Mô tả được quy trình xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ.

+ Hình thành kĩ năng xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ theo thực tế địa phương.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 100 đến tr 114.
+ Đọc tài liệu [2] từ tr 117đến tr 127.
	

	Làm việc nhóm
( 1 tiết)
	
	 + Điều tra khẩu phần ăn của trẻ tại trường mầm non.
	+ Xác định được giá trị dinh dưỡng của phẩu phần điều tra, chỉ ra được những ưu-nhược điểm của khẩu phần, đề xuất được các biện pháp điều chỉnh, bổ sung cho khẩu phần cân đối.
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp kiến thức cơ bản.
	+ Điều tra  trực tiếp khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non theo cách 1. 
	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Tính khẩu phần ăn cho trẻ mầm non.


	+ Xây dựng được khẩu phần cho trẻ ăn ở trường mầm non theo các lứa tuổi:

· 1 – 3 tuổi.

· 4 – 6 tuổi.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 100 đến tr 114.

+ Đọc tài liệu [2] từ tr 117 đến tr 127 

	

	Kiểm tra giữa kì
(1 tiết)
	
	 + Kiến thức cơ bản ở nội dung 1 và nội dung 2.
	+ Tổng hợp được những kiến thức cơ bản của nội dung 1 và nội dung 2.

+ Rèn luyện kĩ năng xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ mầm non.


	  +Chủ động ôn tập nội dung 1 và nội dung 2 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.8. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

            Tuần 8.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	BT thực hành
(3 tiết)
	
	+ Tham quan cách tổ chức ăn uống cho trẻ ở trường mầm non.
	+ Tìm hiểu thực tế về cách tổ chức ăn  uống cho trẻ theo 3 chế độ ở trường mầm non.

+ Mô tả được qui trình và các thao tác tổ chức ăn uống cho trẻ ở trường mầm non.
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh , tổng hợp kiến thức.

+ Rút ra được bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức ăn uống cho trẻ lứa tuổi mầm non.


	+ Chia nhóm.

+ Phân công nhiệm vụ.

+ Đến địa điểm tham quan theo kế hoạch.
	

	Tự học
(5 tiết)
	
	+ Tham quan cách tổ chức các bữa ăn phụ cho trẻ tại trường mầm non.
	+ Mô tả được quy trình tổ chức các bữa ăn phụ cho trẻ tại trường mầm non.

+ Xác định được giá trị dinh dưỡng và năng lượng của 1 suất ăn phụ.

+ Đánh giá được những ưu – nhược điểm của suất ăn và thực hiện điều chỉnh bổ sung để đảm bảo tính cân đối.


	+ Chia nhóm.

+ Nội dung và kế hoạch tham quan của nhóm.

+ Viết bài thu hoạch theo nhóm.
	


7.2.9. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

           Tuần 9.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tự học

(5 tiết)
	
	+ Chế biến một số loại sữa, nước quả, quả nghiền cho trẻ dưới 1 tuổi.
	+ Mô tả được qui trình và thao tác pha chế một số loại sữa, nước quả, quả nghiền cho trẻ dưới 1 tuổi.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 5 đến tr 19 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	BT thực hành

(2 tiết)


	
	 + Chế biến một số loại bột cho trẻ dưới 1 tuổi.
	+ Rèn luyện kĩ năng chế biến một số món ăn cho trẻ dưới 1 tuổi dùng cho bữa chính và bữa phụ.

+ Xác định được khối lượng lương thực, thực phẩm cần và đủ cho trẻ ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ.

+ Có được những sản phẩm đạt yêu cầu. 


	+ Chia nhóm.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của nhóm.

+ Dụng cụ và nguyên liệu thực hành.
	

	Kiểm tra, đánh giá
(45 phút)
	
	+ Tính giá trị dinh dưỡng của khẩu phần.


	+ Xác định được giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng của khẩu phần.

+ Phân tích được những ưu – nhược điểm của khẩu phần, thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho khẩu phần cân đối.


	+ Chủ động ôn tập kiến thức cơ bản của nội dung 2 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.10. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

           Tuần 10.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

( Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tự học

(10 tiết)
	
	+ Tính giá trị dinh dưỡng trong xuất ăn của trẻ.

	+ Xác định được năng lượng và lượng các chất dinh dưỡng của 1 suất ăn.

+ Xác định được nguyên liệu cần và đủ cho trẻ 12 – 18 tháng ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ.  


	+ Đọc tài liệu [3]  những phần tương ứng.

+ Đọc tài liệu [4] từ tr 20 đến tr 33 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.

	

	BT thực hành
(3 tiết)
	
	+ Chế biến một số món ăn cho trẻ 12 – 18 tháng.

	+ Rèn luyện kĩ năng chế biến một số món ăn cho trẻ 12 – 18 tháng.

+ Thực hiện đúng  qui trình và các thao tác chế biến một số loại cháo cho trẻ 6 – 12 tháng.

+ Có được  những sản phẩm đạt yêu cầu.


	+ Chia nhóm thực hành.

+ Xây dựng kế hoạch thực hành của nhóm.

+ Dụng cụ và nguyên liệu thực hành đảm bảo vệ sinh.
	


7.2.11. Nội dung 2: Dinh dưỡng trẻ em.

            Tuần 11.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tự học

(5 tiết)
	
	+ Xác định giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng trong các bữa ăn phụ của trẻ trên 18 tháng.
	+ Xác định được nguyên liệu cần và đủ cho 1 bữa chính và 1 bữa phụ của trẻ trên 18 tháng.

+ Xác định được giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng trong các bữa phụ của trẻ trên 18 tháng.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 79 đến tr 94.

+ Đọc tài liệu [3] các phần tương ứng để hoàn thành mục tiêu của nội dung  này.
	

	Bài tập

(3 tiết) thực hành
	
	 + Chế biến một số món ăn cho trẻ trên 18 tháng.
	+ Rèn luyện kĩ năng thực hành chế biến một số món ăn cho trẻ trên 18 tháng.

+ Thực hiện đúng qui trình và các thao tác chế biến một số loại canh, dấm, các món xào, rán, dim, hấp dùng cho trẻ ăn vào bữa chính.

+ Thực hiện đúng qui trình và các thao tác chế biến một số món ăn phụ cho trẻ trên 18 tháng: chè, xôi, súp, bánh…

+ Có được các sản phẩm đạt yêu cầu.


	+ Đọc tài liệu [4] từ tr 33 đến tr 78 để có được những dẫn liệu cần thiết cho việc hoàn thành bài tập này.

+ Chia nhóm thực hành.

+ Xây dựng kế hoạch thực hành của nhóm.

+ Dụng cụ và nguyên liệu thực hành đảm bảo vệ sinh.

	


7.2.12. Nội dung 3: Một số bệnh thường gặp do dinh dưỡng không hợp lí.

            Tuần 12.
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể

(Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(2 tiết)
	
	+ Các bệnh thiếu dinh dưỡng.

+ Hiện tượng thừa cân và béo phì.
	+ Xác định được nguyên nhân dẫn đến một số bệnh thường gặp ở trẻ:

· Suy dinh dưỡng.

· Còi xương.

· Thiếu máu.

· Khô mắt.

· Bướu cổ.

+ Mô tả được các dấu hiệu cho biết trẻ mắc các bệnh:

· Suy dinh dưỡng.

· Còi xương.

· Thiếu máu.

· Khô mắt.

· Bướu cổ.

+ Phân tích được tác hại của các bệnh thiếu dinh dưỡng, nguy cơ và tác hại của hiện tượng béo phì.

+ Xác định được nguyên nhân béo phì.

+ Mô tả được dấu hiệu của trẻ béo phì.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 143 đến tr 156. 

+ Đọc tài liệu [2] từ trang 170 đến trang 183
để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Tự học

(10 tiết)

	
	+ Biện pháp phòng chống một số bệnh do dinh dưỡng khôg hợp lí
	+ Xây dựng được hệ thống các biện pháp phòng chống một số bệnh hay gặp ở trẻ:

· Suy dinh dưỡng.

· Còi xương.

· Thiếu máu.

· Khô mắt.

· Bướu cổ.

+ Nẵm vững các nguyên tắc điều trị và phòng ngừa béo phì ở trẻ em.

	+ Đọc tài liệu [2] từ trang 170 đến trang 183 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Xemina

(1 tiết)


	
	+ Biện pháp chăm sóc những trẻ mắc bệnh do dinh dưỡng không hợp lí.


	+ Xác định được vai trò của giáo viên mầm non trong việc  chăm sóc những trẻ mắc bệnh do dinh dưỡng không hợp lí.


	+ Đọc các  tài liệu có liên quan và chuẩn bị hệ thống câu hỏi thảo luận để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	


7.2.13. Nội dung 4: Ăn uống trong điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em.

             Tuần 13.
	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu  cụ thể
 (Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
(1 tiết)
	
	+ Sự nguy hiểm của tiêu chảy.

+ Các loại dung dịch  dùng trong điều trị tiêu chảy.

+ Nguyên tắc chung về ăn uống cho trẻ bị hội chứng lị.

+ Nhu cầu của trẻ khi bị viêm phổi, sốt cao. 
	+ Xác định được những tác hại của bệnh tiêu chảy đối với sức khoẻ trẻ em.

+ Pha chế được các loại dung dịch cần dùng cho trẻ khi bị tiêu chảy.

+ Hiểu rõ nguyên tắc chung về ăn uống cho trẻ bị hội chứng lị.

+ Xác định được nhu cầu về các chất dinh dưỡng cần đáp ứng cho trẻ khi bị viêm phổi, sốt cao. 


	+ Đọc tài liệu [2] từ tr 184 đến tr189 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.


	

	Xemina
(1 tiết)
	
	+ Biện pháp phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ em.
	+ Xác định được vai trò của giáo viên mầm non trong việc phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ em:

· Tiêu chảy.

· Hội chứng lị.

· Viêm phổi, sốt cao.


	+ Đọc tài liệu liên quan và chuẩn bị hệ thống câu hỏi thảo luận để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Tự học
(5 tiết)

	
	+ Chế độ ăn uống trong điều trị tiêu chảy.

+ Chế độ ăn uống trong điều trị hội chứng lị.

+ Chế độ ăn uống trong điều trị viêm phổi, sốt cao.


	+ Xây dựng được chế độ ăn uống hợp lí trong điều trị một số bệnh:

· Tiêu chảy.

· Hội chứng lị.

· Viêm phổi, sốt cao.

+ Xác định được vai trò của giáo viên mầm non trong việc chăm sóc trẻ bị các bệnh này.
	+ Đọc tài liệu [2] từ trang 184 đến trang 189.

+ Đọc  các tài liệu có liên quan để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	

	Kiểm tra, đánh giá
(1 tiết)

	
	+ Kiến thức trong nội dung 3 và nội dung 4.


	+ Tổng hợp được kiến thức cơ bản ở nội dung 3 và nội dung 4.

+ Vận dụng lí luận vào thực tế chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trong trường MN.
	+ Chủ động ôn tập kiến thức trong nội dung 3 và nội dung 4 đểnhoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


7.2.14. Nội dung 5: Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.

           Tuần 14.

	Hình thức tổ chức
	Thời gian, địa điểm


	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
               (Cho người học)
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 
(2 tiết)
	
	+ Phương hướng, mục đích công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

+ Theo dõi biểu đồ phát triển.

+ Giáo dục dinh dưỡng.
	+ Xác định được:

-  Mục đích của công tác chăm sóc sức khoẻ ban  đầu cho trẻ em.

+ Phương hướng chung trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

+ Hình thành kĩ năng sử dụng biểu đồ phát triển.

+ Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của trẻ qua theo dõi sức khoẻ của trẻ bằng biểu đồ phát triển.

+ Đề ra được những biện pháp khắc phục những tồn tại trong chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em.

+ Lựa chọn được nội dung và hình thức giáo dục dinh dưỡng cho các đối tượng: Cán bộ giáo viên trong trường, trẻ mầm non, phụ huynh, lãnh đạo chính quyền và đoàn thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

+  Xác định được mục đích của giáo dục dinh dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu.


	+ Đọc tài liệu [2] từ tr190 đến tr194 và tr198 đến tr 203.


	

	Xemina
(1 tiết)
	
	 + Nuôi con bằng sữa mẹ.


	+ Xác định được lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

+ Hình thành kĩ năng tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng cho các đối tượng chuẩn bị làm mẹ.
	+ Đọc tài liệu [2] từ tr194 đến tr 195.

+ Viết bài tuyên truyền 

về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ cho các đối tượng chuẩn bị làm mẹ.


	

	Tự học
(10 tiết)
	
	+ Giám sát vệ sinh.

+ Xây dựng hệ sinh thái VAC.

+ Giám sát dinh dưỡng.
	+ Xác định được mục đích của giám sát vệ sinh đối với việc bảo vệ sức khoẻ trẻ em.

+ Nắm vững các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh trong lĩnh vực chế biến, cất giữ, vận chuyển thực phẩm.

+ Mô tả được hoạt độngV.A.C và giá trị kinh tế của V.A.C.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào việc tổ chức tốt hệ sinh thái V.A.C trong trường mầm non.

+ Xác định được các chỉ tiêu quan trọng của giám sát dinh dưỡng để xây dựng kế hoạch, đánh giá hiệu quả chương trình hành động và có biện pháp khắc phục những mặt tồn tại.


	+ Đọc tài liệu [1] từ tr 165 đến tr 168 và tr 173 đến tr 174.

+ Đọc tài liệu [2] từ tr195 đến tr 198 để hoàn thành mục tiêu của nội dung này.
	


8. Chính sách đối với học phần.

Căn cứ theo: 


+ Quyết định số 43/2007 QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (Qui chế đào tạo ĐH – CĐ hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ)


+ Quyết định số 801/QĐ - ĐHHĐ nngày 03/9/2008 của hiệu trưởng trường ĐHHĐ ban hành qui định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ.


+ Hướng dẫn số 150/HD - ĐHHĐ về “Xây dựng và thực hiện qui trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.


+ Căn cứ quyết định số 235/QĐ - ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của hiệu trưởng trường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.


Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kì và được đánh giá kết quả môn học: 


- Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.


- Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cự tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.


- Sinh viên phải có đủ học liệu theo yêu cầu của môn học và phải đọc trước các tài liệu theo các mục tiêu cụ thể trong đề cương chi tiết học phần. Tham khảo thêm các học liệu có liên quan để hiểu sâu thêm kiến thức.


- Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 05 con điểm thường xuyên và 01 con điểm kiểm tra giữa kì.


- Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần.

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

Trung bình 2->3 tuần mỗi sinh viên phải có 01 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên được rải đều trong quá trình dạy học. Học phần dinh dưỡng trẻ em  phải có ít nhất 05 con điểm đánh giá thường xuyên/01 sinh viên.


Điểm kiểm tra thường xuyên gồm: 


- Kiểm tra hàng ngày: Bài viết hoặc vấn đáp, thảo luận nhóm…Kiểm tra đánh giá về tinh thần thái độ, kết quả những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu, kiểm tra thái độ chuyên cần nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực học tập.


- Kiểm tra phần tự học, tự nghiên cứu của sinh viên về các nội dung, nhiệm vụ mà giáo viên giao cho các nhân/tuần, bài tập nhóm /tháng và các hoạt động theo nhóm.


- Thời gian kiểm tra: Trên lớp 45 phút.


- Lịch kiểm tra: Xem trong bảng 7.1. Các nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra, đánh giá xem trong bảng 7.2 ở các tuần tương ứng.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì:Trọng số là 20%.

Sau khi học được nửa thời gian,sinh viên phải làm 1 bài kiểm tra trên lớp vào tuần 7 nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và kĩ năng khác ở gia đoạn giữa môn học làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy và phương pháp học ở nửa kì sau.


- Hình thức kiểm tra: Tự luận hoặc bài tập thực hành.


- Thời gian kiểm tra: 50 Phút.

9.3. Kiểm tra cuối kì: Trọng số là 50%.


- Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.


- Hình thức kiểm tra: Tự luận.


- Thời gian kiểm tra: 60 phút theo lịch chung của nhà trường.

* Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.

a. Bài tập cá nhân/tuần.


- Sinh viên phải làm đầy đủ các bài tập cá nhân  theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xemina…


- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn.


- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm: 


+ Về nội dung:


1, Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm  vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.


2, Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.


3, Bài viết thể hiện rõ ràng đã sử dụng tài liệu do giáo viên hướng dẫn.


4, Về hình thức: Trình bày rõ ràng, bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, dung lượng vùa đủ không quá dài (Không quá 03 trang giấy A4)

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên

	Điểm


	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10


	- Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7- 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu

- Tiêu chí 3 có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hổptng việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4
	· Không đạt cả 4 tiêu chí


	


b. Bài tập nhóm/tháng.


1, Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành, thực tế, phải đem theo sổ sách để ghi chép và các phương tiện ghi âm, ghi hình, chụp hình (nếu có).


2, Làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên và có chất lượng tốt.


3, Chấp hành nội qui qui định của tập thể.


4, Mỗi nhóm phải tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu.
Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên

	Điểm


	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 – 10


	- Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7- 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu

- Tiêu chí 3 chưa chấp hành đầy đủ theo nội qui qui định của nhóm.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 làm đầy đủ các bài tập nhưng chất lượng chưa cao.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4
	· Không đạt cả 4 tiêu chí


	


Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Khoa SP mầm non
Bộ môn: Toán-Sinh
báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Tên vấn đề nghiên cứu:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Nhóm viên


1. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập thực tế)

2. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nhóm trưởng

                                                                                                                               (kí tên)

c. Bài tập lớn/học kì.


Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao bài tập sinh viên phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên

	Điểm
	                     Tiêu chí
	Ghi chú

	9-10
	- Đạt cả 4 tiêu chí.


	

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.


	

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.


	

	Dưới 4
	- Không đạt cả 4 tiêu chí.


	


10. Các yêu cầu khác của giảng viên:
* Yêu cầu sinh viên:

- Nghiên cứu  trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xenima, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài và trong hoạt động nhóm.

- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.

                                                             Thanh hoá, ngày 25 tháng7 năm  2011
         Duyệt                                 Trưởng bộ môn                             Giảng viên

   (Khoa/Bộ môn)                               (Ký tên)                                       (Ký tên)
Trường đại học hồng đức                đề cương chi tiết học phần

Khoa sp mầm non                                  dinh dưỡng trẻ em

Bộ môn: toán – sinh                         dùng cho đhmn và cđmn chính qui

                                                                        Mã môn học: 145010  

1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Minh

4. Tóm tắt nội dung học phần.

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về dinh dưỡng, những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng trẻ mầm non. Các khái niệm về dinh dưỡng, tầm quan trọng của dinh dưỡng, vai trò của năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhu cầu của cơ thể trẻ mầm non về dinh dưỡng.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ mầm non theo lứa tuổi.

- Những kiến thức lí luận làm cơ sở cho công tác tổ chức dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

- Phát hiện và phòng tích cực các bệnh ở trẻ do dinh dưỡng không hợp lí. Chăm sóc dinh dưỡng tốt trong điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ.

- Những kĩ năng xây dựng khẩu phần, xây dựng thực đơn, chế biến các món ăn cho trẻ mầm non theo các lứa tuổi.

Ngày 30 tháng 5 năm 2011

Người soạn thảo

Hoàng Thị Minh.

Trường đại học hồng đức                đề cương chi tiết học phần

Khoa sp mầm non                                  giáo dục dinh dưỡng cộng đồng

Bộ môn: toán – sinh                         dùng cho đhmn và cđmn chính qui

                                                                        Mã môn học: 146000 

1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Minh

4. Tóm tắt nội dung học phần.

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cộng đồng. Tình hình kinh tế của Việt Nam trước và sau giải phóng, những chính sách và chủ trương lớn của Nhà nước về dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam.

- Giá trị dinh dưỡng của thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc, phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng.

- Những kiến thức lí luận làm cơ sở cho việc tổ chức tốt bữa ăn ở gia đình và các đối tượng lao động khác nhau.

- Những kĩ năng chăm sóc các đối tượng: Người mẹ mang thai và nuôi con bú, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính.

- Kĩ năng tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh  dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ cho người dân.

Ngày 30 tháng 5 năm 2011

Người soạn thảo

Hoàng Thị Minh.
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